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TOM TAT

Bién dong theo mua cha rép sap mém nau Coccus hesperidum L. dwoec quan sat tir thang 1 dén
thang 11 nam 2009 tai xa Hua La, thanh phé Son La. Ty 1é cay ca phé bi rép sap mém nau gay hai thap
nhét trong thang 1, ting dan tir thang 3 va dat cao diém trong thang 8 sau d6 giam dan tir thang 9 dén
thang 11. Ty Ié cay ca phé ché bj rép hai cé twong quan thuan véi cac yéu té nhiét do, lwong mwa va
dd am. Hé s6 twong quan (r) gitra ty 1é cay ca phé bi rép hai v&i nhiét do, lwong mwa, dé6 &m twong
trng 0,636; 0,84 va 0,88. Thi nghiém danh gia hiéu qua trir rép sap mém nau dworc tién hanh trén cay
ca phé 3 nam tudi. BS tri 5 cong thirc, trong dé 4 cong thirc thuéc (Conphai 10WP, Regent 800WG,
Dragon 585EC, Supracide 40EC) va céng thirc déi chirng (phun nwérc 13). Két qua nhan thay ca 4 loai
thubc déu c6 hiéu lwc trir rép. Tuy nhién, thuéc Supracide 40EC cé hiéu lwc t6t nhat. Hiéu lwc triv rép
sap mém nau cua Supracide 40EC (2%) sau phun 15 ngay dat 82,45%.

Tir khéa: Ca phé ché, rép sap mém nau.

SUMMARY

The seasonal dynamic in abundance of brown soft scale, Coccus hesperidum L. was surveyed
from January to November of 2009 at Huala commune, Sonla city. The infestation incidence and
infestation severity of brown soft scale on Arabica coffee plants were lowest in January, but started
to increased gradually from February until they reached a peak in August, and tended to decrease
gradually from September to November. The incidence is closely associated with temperature, rainfall
and air humidity (r = 0.636, 0.84 and 0.88, respectively). The evaluation of the brown soft scale control
of some insecticides, Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC and Supracide 40EC, during a
three years period indicated that these insecticides were effective in controlling brown soft scale, with
Supracide 40EC being most effective (82.45% at 15 days after spraying).

Key words: Arabian coffee, soft brown scales.

1. DAT VAN DE

Ca phé cheé (Coffea arabica) 1a mdt mét
hang xudt khdu cé gia tri cao trén thi truong
quéc t&. O Viet Nam, ca phé dtng tht hai sau
lda gao vé gia tri kim ngach xuét khau. Ca
phé ché dugc trong nhiéu 6 cac tinh mién nui
phia Béc trong d6 c6 tinh Son La. Cay ca phé
ché thuc su da chiém mét vi tri quan trong
trong viéc xoa déi gidm nghéo, tao cong &n
viéc lam cho ngudi lao dong. Hién nay dién
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tich trong ca phé ctia Son La dat hon 4.000
ha, phan 16n tap trung 6 thanh pho Son La,
huyén Thuan Chau va Mai Son san lugng dat
trén 3.000 tan ca phé nhan. Nhiing nam gin
day, viéc trong ca phé tap trung cung véi viéc
st dung toan bo giéng ca phé ché chung
Catimor da tao diéu kién cho nhiéu déi tugng
sau hai phat trién. Mét trong nhiing tré ngai
d6i v6i phat trién ca phé ché 1a con tring gay
hai. Két qua nghién ctiu Vién Bao vé thuc vat
(1996) cho thay thanh phan sau hai trén ca
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phé ché & cac tinh mién nui phia Bic 1a 23
loai, trong d6 c6 4 loai hai than, 2 loai hai
canh, 2 loai hai ciy con va 12 loai hai la. Sadu
duc than, sau tién vo, tap doan rép la doi
tuong c6 ¥ nghia kinh té. Riéng rép hai ca phé
ché ¢ mién nui phia Bic c6 4 loai, trong d6 c6
2 loai thudc ho Coccidae 1a rép sap mém xanh
Coccus viridis Green va rép sdp mém nau
Coccus hesperidum Linnaeus; 2 loai thudc ho
rép sap gia Pseudococcidae 1a rép sap gia
Planococus citri Risso va rép sap tréng
Pseudococus sp. (Tran Huy Tho va cs., 2000).
Nghién ctiu vé sau hai trén ca phé ché tit nim
1996 - 2000 da xac dinh tai Son La mdi nim
c6 tit 300-500 ha bi nhiém rép ning phai phun
thudc phong trit. CAy ca phé bi rép sap mém
nau hai d c4p 4 gidm trén 60% ning suit.

O Australia d3 c6 cong trinh dé cap dén
loai rép sap mém nau Coccus hesperidum
Linnaeus, xac dinh ching 1a d6i tuong gay
hai trén cam quyt (Dan Smith va cs., 1997).
O nuéc ta hién nay chua c6 nghién citiu
chuyén sau nao vé loai rép sap mém nau
Coccus hesperidum Linnaeus hai trén ca phé
ché. Bai viét nay cung cap két qua nghién
ctiu vé dién bién mtc d6 gay hai cia rép sap
mém nau trong nam 2009 tai xa Hua La,
thanh phé Son La.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu nghién ctrtu

- Cac vuon ca phé ché dudc trong tai xa
Hua La cach trung tAm thanh pho Son La 8
km, ¢6 dién tich 134 ha.

- Mot s6 loai thudc trit sdu hoa hoc:
Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon
585EC, Cong thitic 4: Supracide 40EC.

2.2. Théi gian, dia diém nghién citu

Tién hanh diéu tra dién bién va thu
thudc ngoai dong ti thang 1/2009 dén thang
11/2009 tai khu vuc trong ca phé thudc xa
Hua La, thanh phd Son La. Tién hanh thu
thudc trong phong tai phong Thi nghiém bao
vé thuc vat, Truong Dai hoc Tay Béc.

2.3. Phuong phap nghién ctru

2.3.1. Theo déi dién bién ty 1é cdy bi hai va
mize dé hai do rép sdp mém ndu géy ra

- Chon c6 dinh 7 vuon ca phé dai dién
cho vung diéu tra tai xa Hua La, Tp. Son La,
mdi vudn khoang 1 ha, 5 hang diéu tra 1
hang, 5 cay diéu tra 1 cay. Dinh ky diéu tra
15 ngay 1l1an. Theo dai ty 1& cay bi rép (%).

- Chon c6 dinh 30 cay ca phé ché 3 nam
tudi bi nhiém rép sap mém nau dé theo doi
dién bién mtc do gay hai cia rép sip mém
nau. Trén cAy da chon, diéu tra ngdu nhién 8
canh phan b6 déu & cic tAng tan va cac
huộng, quan sat kƠ cac canh bi rộp sap mộn
nau gay hai. Dinh ky 10 ngay diéu tra 1 1an.
Theo doi ty 1& (%) canh bi hai. Phan c4p canh
bi hai, tinh chi s6 hai (%) theo Ha Quang
Hung (2005) nhu sau:

+ Céap 0: khong bi hai, trén canh diéu tra
khong c6 rép sap mém nau.

+ Cap 1: hai nhe, < 25% dién tich 10 cm
doan canh banh té c6é rép, rép phan bd rai
rac trén canh.

+ C4p 2: hai trung binh véi 25 - 50%
dién tich 10 cm doan canh banh té cé rép,
cac ca thé rép chua day dic trén canh.

+ C4p 3: Hai nang véi >50% dién tich 10
cm doan canh banh té c6 rép sap mém nau,
céc ca thé rép sdp mém nau cé s lugng cao,
phan b hau hét trén bé mat canh

Chi s6 hai % = [nivi: (N x V)] x 100 (véi
ni 14 & cay bi rép & cdp rép thi vi, N 1a tong
s6 cdy diéu tra, V 1a cap rép cao nhat).

2.3.2. Hiéu luc phong trie rép sap mém ndu
ctia mét s6 loai thuée hod hoc

Cong thiic 1: Conphai 10WP (0,15%)

Céng thtic 2: Regent 800WG (0,15%)

Céng thtic 3: Dragon 585EC (0,15%)

Céng thtc 4: Supracide 40EC (0,2%

Coéng thtc déi chiing: ( phun nudc 14)

Thi nghiém trong phong dugc bd tri theo
kiéu hoan toan ngiu nhién véi 3 1an nhéc lai,
mbi 14n nhéc lai 12 mot doan canh khoang 20
cm chtia 50 rép trudng thanh khoé, kich cd
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tuong tu nhau. Nhing doan canh trong dung
dich thudc da pha trong 1 giay. Hiéu luc
thudc hiéu dinh theo cong thitc Abbot:

E(%) = % x100

E: hiéu luc cta thudc tinh bang (%),

C: sb rép sap song § cong thic déi chiing,

T: s6 rép sap song § cong thic xu 1i).

Thi nghiém ngoai déng rudng theo kiéu
khoi ngiu nhién day dua (RCB), véi 3 lan
nhéc, méi 6 co sé la 5 cay tudi 3 c6 rép.
Luong phun 0,5 lit dung dich thuéc da
pha/l cay. Trén mdi ciy cd dinh 4 doan canh
banh té dai 10 cm c6 rép trén 4 canh khac
nhau, dém s6 rép séng dinh vi trén canh
trude va sau phun 3, 7, 10, 15 ngay cua cac
doan canh d6. Hiéu luc ctia thudce hiéu dinh
theo cong thiic Henderson — Tilton (E%):

T xC
E(%)z(LﬁX—C‘:)xmo

E - hiéu luc ctia thudc tinh bang (%);

Th- s6 rép sdng & 16 thi nghiém truée khi
xu i thuoc;

Ta- s6 rép séng 6 16 thi nghiém sau khi
xu li thuéc;

Cb- s6 rép sdng 6 16 doi chiing trude khi
xt li thudc; Ca- s6 rép song 6 16 doi
chting sau khi xti li thuée.

Ty 18 (%)
40

Xit Ii s6 litu biang phadn mém Microsoft
Excel va phan mém IRRISTAT 5.0.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Tinh hinh phat sinh giy hai va anh
huéng ctia yéu t6 thoi tiét dén mic
do phat sinh gAy hai cua rép sap
mém nau
Bién dong s6 lugng ctia mdi loai con triung

chiu anh hudng ctua rat nhiéu yéu t6 hitu sinh

nhu: thic an, thién dich, v.v... v cac yéu t vo

sinh nhu nhiét 46, 4m d6, lugng mua vv...

Trong d6 nhiét d6 va 4m do la 2 yéu t6 ludén

cling ton tai va cling tac dong lén doi séng cia

cén tring, mua rao mua hé c6 thé giét chét
nhiéu loai cén trung. Mua 1én kéo dai con cb
tac dung ngan can cac hoat dong sinh san va
phat tan cta con trung (Nguyén Viét Tung,

2006). D& phan 4nh miic d6 phat trién cia rép

trén vudn ca phé theo tiing thoi diém trong

nam, ching tdi tién hanh diéu tra dién bién ty
1é cay bi rép trong nam 2009 tai x4 Hua La,
thanh phé Son La (Hinh 1). Két qua diéu tra

trong ndm 2009 cho thay ty 1& cay bi rép hai 6

thang 1 thap nhat (3,91%). Ty 1é nay tang dan

dat dinh cao trong thang 8 (35,47%), sau d6
giam dan con tit thang 8 trd di ty 1& cay bi rép

giam con 8,71% trong thang 11.
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Ty 1é cAy ca phé bi rép sap mém nau gay
hai thay d6i theo mua trong nidm. Thang 1 la
thang c6 nhiét d6 thap (13,7°C) va cb ty 1é cay
bi rép sap mém nau giy hai thap nhat. Tu
thang 2 dén thang 8 nhiét d6 trung binh thang
tang 1én, mat khac lugng mua ciing téng 1én
da tao diéu kién cho cay sinh trudng phat trién
manh, dd tao ngudn thic &n phong phu cho
rép. Vi vay rép sap mém nau cé diéu kién
thu4n 1gi phat trién gia tang vé mat s§ luong,
din dén ty lé cay bi rép ting nhanh va dat
dinh cao vao 15 thang 8. Trong thang 8, lugng
mua tuong do6i cao (235,8 mm) c6 tac dung ria
trol rép vi vay ty 1é cay bi rép giam di nhanh
chéng, dén thang 9 ty 1é cay bi rép chi con
21,07%. Sau thang 9 lugng mua giam, thoi tiét
bat dau chuyén vao mua khé, nhiét d6 giam
(thang 11 lugng mua 0,4 mm, nhiét d6 trung
binh 16,8°C) dan dén ty 1& cAy bi rép giam
nhanh, dén thang 11 ty 1é cay rép 14 8,71%.

Dé danh gia mic do gay hai caa rép trén
ciy bi rép hai theo thoi gian, ching to6i tiép
tuc theo déi bién dong vé ty 1& canh bi hai
(TLH) va chi s6 hai (CSH) (Hinh 2).

Két qua nhan thay ti thang 1 dén thang
2 ty 1& canh bi rép va chi s6 hai trén nhiing
cAy bi rép giam, th&p nhit vao thoi diém
19/2 (TLH: 15%, CSH: 2,1%). Sau dé ty 1¢
canh bi hai va chi s6 hai ting dan. Ty lé
canh bi hai cao nhat vao ngay 26/9 dat
82,08%; chi s6 hai cao nhat vao 28/7 dat
51,7%. Sau thdi gian dat cao diém ty 1& hai

%
90

va chi s6 hai lai gidm manh va rat thap 6
nhiing thang cudi nim; dén 25/11 ty 1& canh
bi hai con 34,17%, chi s6 hai con 9,8%. C6 su
bién dong vé ty 1& canh bi rép va chi s hai 1a
do nhiing thang mua kho dau nam (thang 1-
thang 3) va nhiing thang cuéi nim (thang 10-
thang 11) cAy sinh truéng kém, da anh hudng
dén chat lugng thiic 4n cta rép. Mat khac,
nhiét d6 nhiing thang dau nidm va cudi nim
giam di da han ché su gia ting quin thé rép
hai. Con nhiing thang mua mua (thang 4-8)
cdy sinh truéng manh, thtic 4n phong phu,
nhiét d6 cao phu hgp véi su phat trién cua
quan thé rép. Tuy nhién, chi s6 rép dat dinh
cao vao 26/7 sém hon dinh cao cua ty 1é canh
bi rép (thang 26/9). C6 hién tugng nhu vay do
khi rép dat dinh cao vé s6 lugng, ching ting
cuong phat tdn manh trén ciy lam cho ty 1&
canh bi rép tiép tuc ting lén, dat dinh cao
mudn hon (26/9) bi dong, gay hai cuc bo tung
cum diém sau d6 méi phat tn manh ra xung
quanh sang cac ciy khac, khi mat d6 cao. Vi
vay, ty 1é cay bi rép sau mot thdi gian sau méi
dat cao diém.

Pé danh gia anh hudng caa cac yéu to
thoi tiét dén su phat sinh giy hai cta rép
sap mém nau trén cay ca phé, phan tich méi
tuong quan gifia ty 1é cay bi rép véi cac yéu
t6 nhiét do, lugng mua va d6 4m cho théy
ching c6 méi tuong quan thuin, hé s6 tuong
quan tuong tng r = 0,636, r = 0,84, r = 0,88
(Hinh 3, 4 va 5).
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3.2. Két qua danh gia hiéu luc & trong
phong va ngoai dong ctia 4 loai thudc
trif sAu doi véi rép sAp mém nau

Két qua thi nghiém trong phong
Sau xt Iy 1 ngay hiéu luc ctia thudc

Supracide 40EC cao nhat dat 44%, tiép dén

Dragon 585EC -30,67%, Conphai 10WP 29%,

th&p nhat 14 Regent 800WG — 19,33%. Sau xt

Ii 2 ngay hiéu luc ctia thude Supracide 40EC

dat cao nhat 60,98%, tiép theo la Dragon

585EC- 47,92%, Conphai 10WP- 39,69%, thap

nhat van 1a thudc Regent 800WG — 24,64%.

Sau xu li 3 ngay hiéu luc cta cac thudc tang

Ién nhanh chéng: Supracide 40EC dat

88,96%, Dragon 585EC dat 75,84%, Conphai

10WP dat 68,25%, Regent 800WG 48,29%.

Sau xu li 5 ngay hiéu luc cua cac thudc déu

tang nhung 2 loai thuée Supracide 40EC va

Dragon 585EC hiéu luc tuong duong nhau

tuong tng dat 97,03% va 93,39%; thudc

Conphai 10WP hiéu luc thap hon dat 84,52%;

thap nhat 1a Regent 800WG sau 5 ngay hiéu

lyc méi dat 66,83% (Bang 1).

Két qud thi nghiém ngoai dong

TU nhiing két qua thu dude & trong
phong, nghién ctGu da tién hanh bd tri thi
nghiém & ngoai dong nham danh gia hiéu luc
trit rép sap mém nau va tim ra loai thudc c6
hiéu luc cao nhat khi phun ngoai déng ruéng

(Bang 2).

Két qua nhan thay sau phun tu 3 - 10
ngay hiéu luc cta ca 4 loai thudc déu ting

1én. Sau d6 hiéu luc cta 2 loai thudc Dragon
585EC va Supracide 40EC gidam di, con
Conphai 10WP va Regent 800WG van ting
lén. Sau phun 10 ngay, hiéu luc ctia thudc
Conphai 10WP va Regent 800WG dat tuong
tung la 72,97% va 49,44% nhung sau phun 14
ngay hiéu luc cia 2 thude trén da dat 75,29%
va 51,60%; thudc Supracide 40EC sau phun
10 ngay hiéu luc da dat 86,49% nhung sau
14 ngay hiéu luc gidm xudng con 82,45%;
thudc Dragon 58EC sau phun 10 ngay hiéu
luc dat 79,25% nhung sau 14 ngay hiéu luc
con 76,86%.

Trong cic loai thudc trén 2 thudc c6 hiéu
Iuc trit rép tuong duong nhau va rat cao la
Supracide 40EC va Dragon 58EC, tiép dén la
Conphai 10WP, thap nhat 12 Regent 800WG.

Xét ting thoi diém theo doi, phan tich
théng ké § do tin cay 95%, sau 3 ngay phun
hiéu luc trit rép ctia coéng thiic 4 (Supracide
40EC) va cong thic 3 (Dragon 585EC) tuong
duong nhau, tuong tng dat 70,54% va
65,03%, tiép dén la cong thic 1 (Conphai
10WP) dat 50,58%, thap nhat 1a cong thiic 2
(Regent 800WG) dat 39,01%.

Sau 7 ngay phun hiéu lyc ctia cac cong
thic ting lén dang ké. Hiéu luc cla cong thic
4 (Supracide 40EC) va cong thic 3 (Dragon
585EC) van tuong ducng nhau, tuong tng
75,50% va 72,48%, tiép theo 1a céng thtc 1
(Conphai 10WP) 14 62,37%, thap nhat 14 cong
thic 2 (Regent 800WG) dat 25,62%.

Bang 1. Hiéu luc trit rép sAp mém nau trong phong ctia cac loai thuéc

Higu Iluc sau khi x@ Ii (%)

Cong thire

1 ngay 2 ngay 3 ngay 5 ngay
CT1 Conphai 10WP (0,15%) 29,00 39,69° 68,25° 84,52
CT2 Regent 800WG (0,15%) 19,33° 24,64° 48,29° 66,83°
CT3 Dragon 585EC (0,15%) 30,67° 47,92° 75,84° 93,39°
CT4 Supracide 40EC (0,2%) 44,00 60,98° 88,96° 97,03°
Déi chirng (nwdc 13) 0 0 0 0
LSD0.05;10) 2,64 2,59 4,15 3,70
CV(%) 5,70 3,96 3,92 2,87

Ghi chu: Cdc chit a, b,c, d theo cét doc chi su khdac nhau co y nghia 6 mirc P<0,05.
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Bang 2. Hiéu luc ngoai dong trit rép sAp mém niu cia cac loai thudc

Hiéu lwc (%) clia cac cong thire sau thoi gian

Cong thtre (CT)

3 ngay 7 ngay 10 ngay 14 ngay
CT1: Conphai 10WP (0,15%) 50,58° 62,37 72,97° 75,29
CT2: Regent 800WG (0,15%) 39,01° 39,07° 49,44° 51,60°
CT3: Dragon 585EC (0,15%) 65,03° 72,48° 79,25° 76,86%
CT4: Supracide 40EC (0,2%) 70,54° 75,50° 86,49° 82,45°
Déi chirng (Nwéc 1) 0 0 0 0
LSDo.0s:10) 4,79 5,43 4,09 6,54
CV(%) 5,65 5,79 3,77 6,07

Ghi chu: Cdc chit a, b,c, d theo cột doc chi su khdc nhau co y nghia ¢ mirc P<0,05.

Sau 10 ngay phun hiéu luc ctia cic cong
thic khac nhau r6 rét. Cong thic 4
(Supracide 40EC) hiéu luc cao nhat dat
86,49%, tiép dén cong thiic 3 (Dragon 585EC)
- 79,25% sau dén cong thiic 1 (Conphai 10WP)
- 72,97%, thap nhat cong thiic 2 (Regent
800WG ) - 49,44%.

Sau 14 ngay hiéu luc cta cong thic 4
(Supracide 40EC) va cong thic 3 (Dragon
585EC) tuong duong nhau, tuong tng dat
82,45% va 76,86%; cong thic 3 (Dragon
585KC) va cong thiic 1 (Conphai 10WP) hiéu
luc cling tuong duong nhau, tuong tng dat
76,86% va 75,29%; thap nhat 1a cong thiic 2
(Regent 800WG ) - 51,60%.

Nhu vay, thudc Supracide 40EC va
Dragon 585EC luén c6 hiéu lyc tru rép sap
mém nau Coccus hesperidum L. cao, c6 thé
st dung trong phong trtt loai rép sap mém
niu hai trén ca phé ché é Son La.

4. KET LUAN

- Dién bién ty 1& cay ca phé bi rép hai
trong nam 2009 theo xu huéng ting dan tu
thang 1, dat dinh cao vao thang 8, sau d6
giam dan.

- Ty 1& canh rép va chi s6 hai giam nhe
ti thang 1 dén thang 2, thap nhat vao 19/2
(ty 1& canh rép: 15%, chi s6 rép 2,1%) sau do6
tang dan; ty 1& canh bi rép dat dinh cao vao
26/9 (82,08%,) chi s6 rép dat dinh cao vao
28/7 (51,7%), sau d6 giam dan dén nhiing
thang cuéi nam.

- Thu6c Supracide 40EC va Dragon 585EC
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¢6 hiéu luc tru rép tuong duong nhau va rat
cao, tiép dén la Conphai 10WP, thap nhat 1a
Regent 800WG.

Loi cam on

Ching t6i chan thanh cam on su gitp dé
nhiét tinh cua GS.TS. Nguyén Van Dinh —
Khoa Sau Dai hoc, Truong Pai hoc Nong
nghiép Ha Noi; GS.TS. Pham Vian Lam -
Vién Bao vé Thuc vat; cic thay cd gido Bo
mon Cén trung, cac can bd, nhén vién Phong
Khoa hoc Céng nghé va Hop tac Quéc té
Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Néi.

TAI LIEU THAM KHAO

Ha Quang Hung (2005). Dich hoc bao vé
thuc vat, NXB. Nong nghiép Ha Noéi.

Tran Huy Tho, Truong Vin Ham, Pham Thi
Vuong (2002). “Két qua nghién ctiu va ting
dung mot s6 bién phap méi trong phong
trit sdu hai ca phé ché ¢ Son La”. Tuyén
tap cong trinh nghién ctu bao vé thuc vat
2000-2002, NXB. Nong nghiép.

Nguyén Viét Tung (2006). Gido trinh Cén
trung hoc Dai cuong, NXB. Néng nghiép.
Dan Smith, Andrew Beatti and Roger broadley
(1997). Citrus pests and their natural
enemies. Itergrated pests management in

Australia, Brisbane, Australia.

Vién Bao vé thuc vat (1996). Tuyén tap céng
trinh nghién ctiu bdo vé thuc vat 1990-
1995, NXB. Nong nghiép Ha Nai, Tr.54 - 61.




Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 5: 742 - 748      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 5: 857 - 864      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  
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TÓM TẮT


Biến động theo mùa của rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. được quan sát từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2009 tại xã Hua La, thành phố Sơn La. Tỷ lệ cây cà phê bị rệp sáp mềm nâu gây hại thấp nhất trong tháng 1, tăng dần từ tháng 3 và đạt cao điểm trong tháng 8 sau đó giảm dần từ tháng 9 đến tháng 11. Tỷ lệ cây cà phê chè bị rệp hại có tương quan thuận với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm. Hệ số tương quan (r) giữa tỷ lệ cây cà phê bị rệp hại với nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm tương ứng 0,636; 0,84 và 0,88. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả trừ rệp sáp mềm nâu được tiến hành trên cây cà phê 3 năm tuổi. Bố trí 5 công thức, trong đó 4 công thức thuốc (Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC, Supracide 40EC) và công thức đối chứng (phun nước lã). Kết quả nhận thấy cả 4 loại thuốc đều có hiệu lực trừ rệp. Tuy nhiên, thuốc Supracide 40EC có hiệu lực tốt nhất. Hiệu lực trừ rệp sáp mềm nâu của Supracide 40EC (2%) sau phun 15 ngày đạt 82,45%. 


Từ khóa: Cà phê chè, rệp sáp mềm nâu.


SUMMARY


The seasonal dynamic in abundance of brown soft scale, Coccus hesperidum L. was surveyed from January to November of 2009 at Huala commune, Sonla city. The infestation incidence and infestation severity of  brown soft scale on Arabica coffee plants were lowest in January, but started to increased gradually from February until they reached a peak in August, and tended to decrease gradually from September to November. The incidence is closely associated with temperature, rainfall and air humidity (r =  0.636, 0.84 and 0.88, respectively). The evaluation of the brown soft scale control of some insecticides, Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC and Supracide 40EC, during a three years period indicated that these insecticides were effective in controlling brown soft scale, with Supracide 40EC being most effective (82.45% at 15 days after spraying). 


Key words: Arabian coffee, soft brown scales. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Cà phê chè (Coffea arabica) là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao trên thị trường quốc tế. ở Việt Nam, cà phê đứng thứ hai sau lúa gạo về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Cà phê chè được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có tỉnh Sơn La. Cây cà phê chè thực sự đã chiếm một vị trí quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Hiện nay diện tích trồng cà phê của Sơn La đạt hơn 4.000 ha, phần lớn tập trung ở thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu và Mai Sơn sản lượng đạt trên 3.000 tấn cà phê nhân.  Những năm gần đây, việc trồng cà phê tập trung cùng với việc sử dụng toàn bộ giống cà phê chè chủng Catimor đã tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu hại phát triển. Một trong những trở ngại đối với phát triển cà phê chè là côn trùng gây hại. Kết quả nghiên cứu Viện Bảo vệ thực vật (1996) cho thấy thành phần sâu hại trên cà phê chè ở các tỉnh miền núi phía Bắc là 23 loài, trong đó có 4 loài hại thân, 2 loài hại cành, 2 loài hại cây con và 12 loài hại lá. Sâu đục thân, sâu tiện vỏ, tập đoàn rệp là đối tượng có ý nghĩa kinh tế. Riêng rệp hại cà phê chè ở miền núi phía Bắc có 4 loài, trong đó có 2 loài thuộc họ Coccidae là rệp sáp mềm xanh Coccus viridis Green và  rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum Linnaeus; 2 loài thuộc họ rệp sáp giả Pseudococcidae là rệp sáp giả  Planococus citri Risso và rệp sáp trắng Pseudococus sp. (Trần Huy Thọ và cs., 2000). Nghiên cứu về sâu hại trên cà phê chè từ năm 1996 - 2000 đã xác định tại Sơn La mỗi năm có từ 300-500 ha bị nhiễm rệp nặng phải phun thuốc phòng trừ. Cây cà phê bị rệp sáp mềm nâu hại ở cấp 4 giảm trên 60% năng suất.


ở Australia đã có công trình đề cập đến loài rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum Linnaeus, xác định chúng là đối tượng gây hại trên cam quýt (Dan Smith và cs., 1997). ở nước ta hiện nay chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về loài rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum Linnaeus hại trên cà phê chè. Bài viết này cung cấp kết quả nghiên cứu về diễn biến mức độ gây hại của rệp sáp mềm nâu trong năm 2009 tại xã Hua La, thành phố Sơn La.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU 


2.1. Vật liệu nghiên cứu


- Các vườn cà phê chè được trồng tại xã Hua La cách trung tâm thành phố Sơn La 8 km, có diện tích 134 ha. 


- Một số loại thuốc trừ sâu hoá học: Conphai 10WP, Regent 800WG, Dragon 585EC, Công thức 4: Supracide 40EC.


2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu


Tiến hành điều tra diễn biến và thử thuốc ngoài đồng từ tháng 1/2009 đến tháng 11/2009 tại khu vực trồng cà phê thuộc xã Hua La, thành phố Sơn La. Tiến hành thử thuốc trong phòng tại phòng Thí nghiệm bảo vệ thực vật, Trường Đại học Tây Bắc.


2.3. Phương pháp nghiên cứu


2.3.1. Theo dõi diễn biến tỷ lệ cây bị hại và 
           mức độ hại do rệp sáp mềm nâu gây ra


- Chọn cố định 7 vườn cà phê đại diện cho vùng điều tra tại xã Hua La, Tp. Sơn La, mỗi vườn khoảng 1 ha, 5 hàng điều tra 1 hàng, 5 cây điều tra 1 cây. Định kỳ điều tra 15 ngày 1lần. Theo dõi tỷ lệ cây bị rệp (%).


- Chọn cố định 30 cây cà phê chè 3 năm tuổi bị nhiễm rệp sáp mềm nâu để theo dõi diễn biến mức độ gây hại của rệp sáp mềm nâu. Trên cây đã chọn, điều tra ngẫu nhiên 8 cành phân bố đều ở các tầng tán và các hướng, quan sát kỹ các cành bị rệp sáp mÒn nâu gây hại. Định kỳ 10 ngày điều tra 1 lần. Theo dõi tỷ lệ (%) cành bị hại. Phân cấp cành bị hại, tính chỉ số hại (%) theo Hà Quang Hùng (2005) như sau:


+ Cấp 0: không bị hại, trên cành điều tra không có rệp sáp mềm nâu.


+ Cấp 1: hại nhẹ, < 25% diện tích 10 cm đoạn cành bánh tẻ có rệp, rệp phân bố rải rác trên cành.


+ Cấp 2: hại trung bình với 25 - 50% diện tích 10 cm đoạn cành bánh tẻ có rệp, các cá thể rệp chưa dày đặc trên cành.


+ Cấp 3: Hại nặng với >50% diện tích 10 cm đoạn cành bánh tẻ có rệp sáp mềm nâu, các cá thể rệp sáp mềm nâu có số lượng cao, phân bố hầu hết trên bề mặt cành


Chỉ số hại %  = [ nivi: (N x V)] x 100  (với ni là ố cây bị rệp ở cấp rệp thứ vi, N là tổng số cây điều tra, V là cấp rệp cao nhất).


2.3.2. Hiệu lực phòng trừ rệp sáp mềm nâu
          của một số loại thuốc hoá học 



Công thức 1: Conphai 10WP (0,15%)


Công thức 2: Regent 800WG (0,15%)


Công thức 3: Dragon 585EC (0,15%)


Công thức 4: Supracide 40EC (0,2%


Công thức đối chứng: ( phun nước lã)


Thí nghiệm trong phòng được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc lại là một đoạn cành khoảng 20 cm chứa 50 rệp trưởng thành khoẻ, kích cỡ tương tự nhau. Nhúng đoạn cành trong dung dịch thuốc đã pha trong 1 giây. Hiệu lực thuốc hiệu đính theo công thức Abbot:


               E(%) =  eq \f(C- T,C)  x100 


E: hiệu lực của thuốc tính bằng (%), 


C: số rệp sáp sống ở công thức đối chứng,


T: số rệp sáp sống ở công thức xử lí).


Thí nghiệm ngoài đồng ruộng theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), với 3 lần nhắc, mỗi ô cơ sở là 5 cây tuổi 3 có rệp. Lượng phun 0,5 lít dung dịch thuốc đã pha/1 cây. Trên mỗi cây cố định 4 đoạn cành bánh tẻ dài 10 cm có rệp trên 4 cành khác nhau, đếm số rệp sống định vị trên cành trước và sau phun 3, 7, 10, 15 ngày của các đoạn cành đó. Hiệu lực của thuốc hiệu đính theo công thức Henderson – Tilton (E%):


 E (%) = (1 -  eq \f(Ta x Cb,Tb x Ca) ) x 100 


E - hiệu lực của thuốc tính bằng (%);


Tb- số rệp sống ở lô thí nghiệm trước khi
             xử lí thuốc; 


Ta- số rệp sống ở lô thí nghiệm sau khi
              xử lí thuốc; 


Cb- số rệp sống ở lô đối chứng trước khi
              xử lí thuốc; Ca- số rệp sống ở lô đối
              chứng sau khi xử lí thuốc. 


Xử lí số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel và phần mềm IRRISTAT 5.0.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
    LUẬN


3.1. Tình hình phát sinh gây hại và ảnh
       hưởng của yếu tố thời tiết đến mức 
       độ phát sinh gây hại của rệp sáp
       mềm nâu 


Biến động số lượng của mỗi loài côn trùng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố hữu sinh như: thức ăn, thiên địch, v.v... và các yếu tố vô sinh như nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa vv… Trong đó nhiệt độ và ẩm độ là 2 yếu tố luôn cùng tồn tại và cùng tác động lên đời sống của côn trùng, mưa rào mùa hè có thể giết chết nhiều loài côn trùng. Mưa lớn kéo dài còn có tác dụng ngăn cản các hoạt động sinh sản và phát tán của côn trùng (Nguyễn Viết Tùng, 2006). Để phản ánh mức độ phát triển của rệp trên vườn cà phê theo từng thời điểm trong năm, chúng tôi tiến hành điều tra diễn biến tỷ lệ cây bị rệp trong năm 2009 tại xã Hua La, thành phố Sơn La (Hình 1). Kết quả điều tra trong năm 2009 cho thấy tỷ lệ cây bị rệp hại ở tháng 1 thấp nhất (3,91%). Tỷ lệ này tăng dần đạt đỉnh cao trong tháng 8 (35,47%), sau đó giảm dần còn từ tháng 8 trở đi tỷ lệ cây bị rệp giảm còn 8,71% trong tháng 11.  

[image: image1.emf]Hình 1. Tỷ lệ (%) cây bị rệp theo thời gian
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Tỷ lệ cây cà phê bị rệp sáp mềm nâu gây hại thay đổi theo mùa trong năm. Tháng 1 là tháng có nhiệt độ thấp (13,70C) và có tỷ lệ cây bị rệp sáp mềm nâu gây hại thấp nhất. Từ tháng 2 đến tháng 8 nhiệt độ trung bình tháng tăng lên, mặt khác lượng mưa cũng tăng lên đã tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển mạnh, đã tạo nguồn thức ăn phong phú cho rệp. Vì vậy rệp sáp mềm nâu có điều kiện thuận lợi phát triển gia tăng về mặt số lượng, dẫn đến tỷ lệ cây bị rệp tăng nhanh và đạt đỉnh cao vào 15 tháng 8. Trong tháng 8, lượng mưa tương đối cao (235,8 mm) có tác dụng rửa trôi rệp vì vậy tỷ lệ cây bị rệp giảm đi nhanh chóng, đến tháng 9 tỷ lệ cây bị rệp chỉ còn 21,07%. Sau tháng 9 lượng mưa giảm, thời tiết bắt đầu chuyển vào mùa khô, nhiệt độ giảm (tháng 11 lượng mưa 0,4 mm, nhiệt độ trung bình 16,80C) dẫn đến tỷ lệ cây bị rệp giảm nhanh, đến tháng 11 tỷ lệ cây rệp là 8,71%.


Để đánh giá mức độ gây hại của rệp trên cây bị rệp hại theo thời gian, chúng tôi tiếp tục theo dõi biến động về tỷ lệ cành bị hại (TLH) và chỉ số hại (CSH) (Hình 2).


Kết quả nhận thấy từ tháng 1 đến tháng 2 tỷ lệ cành bị rệp và chỉ số hại trên những cây bị rệp giảm, thấp nhất vào thời điểm 19/2 (TLH: 15%, CSH: 2,1%). Sau đó tỷ lệ cành bị hại và chỉ số hại tăng dần. Tỷ lệ cành bị hại cao nhất vào ngày 26/9  đạt 82,08%; chỉ số hại cao nhất vào 28/7 đạt 51,7%. Sau thời gian đạt cao điểm tỷ lệ hại và chỉ số hại lại giảm mạnh và rất thấp ở những tháng cuối năm; đến 25/11 tỷ lệ cành bị hại còn 34,17%, chỉ số hại còn 9,8%. Có sự biến động về tỷ lệ cành bị rệp và chỉ số hại là do những tháng mùa khô đầu năm (tháng 1- tháng 3) và những tháng cuối năm (tháng 10- tháng 11) cây sinh trưởng kém, đã ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn của rệp. Mặt khác, nhiệt độ những tháng đầu năm và cuối năm giảm đi đã hạn chế sự gia tăng quần thể rệp hại. Còn những tháng mùa mưa (tháng 4-8) cây sinh trưởng mạnh, thức ăn phong phú, nhiệt độ cao phù hợp với sự phát triển của quần thể rệp. Tuy nhiên, chỉ số rệp đạt đỉnh cao vào 26/7 sớm hơn đỉnh cao của tỷ lệ cành bị rệp (tháng 26/9). Có hiện tượng như vậy do khi rệp đạt đỉnh cao về số lượng, chúng tăng cường phát tán mạnh trên cây làm cho tỷ lệ cành bị rệp tiếp tục tăng lên, đạt đỉnh cao muộn hơn (26/9) bị động, gây hại cục bộ từng cụm điểm sau đó mới phát tán mạnh ra xung quanh sang các cây khác, khi mật độ cao. Vì vậy, tỷ lệ cây bị rệp sau một thời gian sau mới đạt cao điểm.


Để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết đến sự phát sinh gây hại của rệp sáp mềm nâu trên cây cà phê, phân tích mối tương quan giữa tỷ lệ cây bị rệp với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm cho thấy chúng có mối tương quan thuận, hệ số tương quan tương ứng r = 0,636, r = 0,84, r = 0,88 (Hình 3, 4 và 5).


[image: image2.emf]Hình 2. Diễn biến tỷ lệ cành rệp và chỉ số hại
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[image: image3.emf]Hình 3. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với nhiệt độ
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[image: image4.emf]Hình 4. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với lượng mưa
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[image: image5.emf]Hình 5. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp và ẩm độ không khí
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3.2. Kết quả đánh giá hiệu lực ở trong
         phòng và ngoài đồng của 4 loại thuốc
         trừ sâu đối với rệp sáp mềm nâu

Kết quả thí nghiệm trong phòng


Sau xử lý 1 ngày hiệu lực của thuốc Supracide 40EC cao nhất đạt 44%, tiếp đến Dragon 585EC -30,67%, Conphai 10WP 29%, thấp nhất là Regent 800WG – 19,33%. Sau xử lí 2 ngày hiệu lực của thuốc Supracide 40EC đạt cao nhất 60,98%, tiếp theo là Dragon 585EC- 47,92%, Conphai 10WP- 39,69%, thấp nhất vẫn là thuốc Regent 800WG – 24,64%. Sau xử lí 3 ngày hiệu lực của các thuốc tăng lên nhanh chóng: Supracide 40EC đạt 88,96%, Dragon 585EC đạt 75,84%, Conphai 10WP đạt 68,25%, Regent 800WG 48,29%. Sau xử lí 5 ngày hiệu lực của các thuốc đều tăng nhưng 2 loại thuốc Supracide 40EC và Dragon 585EC hiệu lực tương đương nhau tương ứng đạt 97,03% và 93,39%; thuốc Conphai 10WP hiệu lực thấp hơn đạt 84,52%; thấp nhất là Regent 800WG sau 5 ngày hiệu lực mới đạt 66,83% (Bảng 1). 


Kết quả thí nghiệm ngoài đồng


Từ những kết quả thu được ở trong phòng, nghiên cứu đã tiến hành bố trí thí nghiệm ở ngoài đồng nhằm đánh giá hiệu lực trừ rệp sáp mềm nâu và tìm ra loại thuốc có hiệu lực cao nhất khi phun ngoài đồng ruộng (Bảng 2).


Kết quả nhận thấy sau phun từ 3 - 10 ngày hiệu lực của cả 4 loại thuốc đều tăng lên. Sau đó hiệu lực của 2 loại thuốc Dragon 585EC và Supracide 40EC giảm đi, còn Conphai 10WP và Regent 800WG vẫn tăng lên. Sau phun 10 ngày, hiệu lực của thuốc Conphai 10WP và Regent 800WG đạt tương ứng là 72,97% và 49,44% nhưng sau phun 14 ngày hiệu lực của 2 thuốc trên đã đạt 75,29% và 51,60%; thuốc Supracide 40EC sau phun 10 ngày hiệu lực đã đạt 86,49% nhưng sau 14 ngày hiệu lực giảm xuống còn 82,45%; thuốc Dragon 58EC sau phun 10 ngày hiệu lực đạt 79,25% nhưng sau 14 ngày hiệu lực còn 76,86%.


Trong các loại thuốc trên 2 thuốc có hiệu lực trừ rệp tương đương nhau và rất cao là Supracide 40EC và Dragon 58EC, tiếp đến là Conphai 10WP, thấp nhất là Regent 800WG.

Xét từng thời điểm theo dõi, phân tích thống kê ở độ tin cậy 95%, sau 3 ngày phun hiệu lực trừ rệp của công thức 4 (Supracide 40EC) và công thức 3 (Dragon 585EC) tương đương nhau, tương ứng đạt 70,54% và 65,03%, tiếp đến là công thức 1 (Conphai 10WP) đạt 50,58%, thấp nhất là công thức 2 (Regent 800WG) đạt  39,01%. 


Sau 7 ngày phun hiệu lực của các công thức tăng lên đáng kể. Hiệu lực của công thức 4 (Supracide 40EC) và công thức 3 (Dragon 585EC) vẫn tương đương nhau, tương ứng 75,50% và 72,48%, tiếp theo là công thức 1 (Conphai 10WP) là 62,37%, thấp nhất là công thức 2 (Regent 800WG)  đạt 25,62%.


Bảng 1. Hiệu lực trừ rệp sáp mềm nâu trong phòng của các loại thuốc


		Công thức

		Hiệu lực sau khi xử lí (%)



		

		1 ngày

		2 ngày

		3 ngày

		5 ngày



		CT1 Conphai 10WP (0,15%)

		29,00b

		39,69c

		68,25c

		84,52b



		CT2 Regent 800WG (0,15%)

		19,33c

		24,64d

		48,29d

		66,83c



		CT3 Dragon 585EC (0,15%)

		30,67b

		47,92b

		75,84b

		93,39a



		CT4 Supracide 40EC (0,2%)

		44,00a

		60,98a

		88,96a

		97,03a



		Đối chứng (nước lã)

		0

		0

		0

		0



		LSD(0.05;10)

		2,64

		2,59

		4,15

		3,70



		CV(%)

		5,70

		3,96

		3,92

		2,87





Ghi chú: Các chữ a, b,c, d theo cột dọc chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05.


Bảng 2. Hiệu lực ngoài đồng trừ rệp sáp mềm nâu của các loại thuốc 


		Công thức (CT)

		Hiệu lực (%) của các công thức sau thời gian



		

		3 ngày

		7 ngày

		10 ngày

		14 ngày



		CT1: Conphai 10WP (0,15%)

		50,58b

		62,37b

		72,97c

		75,29b



		CT2: Regent 800WG (0,15%)

		39,01c

		39,07c

		49,44d

		51,60c



		CT3: Dragon 585EC (0,15%)

		65,03a

		72,48a

		79,25b

		76,86ab



		CT4: Supracide 40EC (0,2%)

		70,54a

		75,50a

		86,49a

		82,45a



		Đối chứng (Nước lã)

		0

		0

		0

		0



		LSD(0.05;10)

		4,79

		5,43

		4,09

		6,54



		CV(%)

		5,65

		5,79

		3,77

		6,07





Ghi chú: Các chữ a, b,c, d theo cột dọc chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05.


Sau 10 ngày phun hiệu lực của các công thức khác nhau rõ rệt. Công thức 4 (Supracide 40EC) hiệu lực cao nhất đạt 86,49%, tiếp đến công thức 3 (Dragon 585EC) - 79,25% sau đến công thức 1 (Conphai 10WP) - 72,97%, thấp nhất công thức 2 (Regent 800WG ) - 49,44%.


Sau 14 ngày hiệu lực của công thức 4 (Supracide 40EC) và công thức 3 (Dragon 585EC)  tương đương nhau, tương ứng  đạt 82,45% và 76,86%; công thức 3 (Dragon 585EC) và công thức 1  (Conphai 10WP) hiệu lực cũng tương đương nhau, tương ứng đạt 76,86% và 75,29%; thấp nhất  là  công thức 2 (Regent 800WG ) - 51,60%.


Như vậy, thuốc Supracide 40EC và Dragon 585EC luôn có hiệu lực trừ rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. cao, có thể sử dụng trong phòng trừ loài rệp sáp mềm nâu hại trên cà phê chè ở Sơn La.


4. KẾT LUẬN


- Diễn biến tỷ lệ cây cà phê bị rệp hại trong năm 2009 theo xu hướng tăng dần từ tháng 1, đạt đỉnh cao vào tháng 8, sau đó giảm dần.


- Tỷ lệ cành rệp và chỉ số hại giảm nhẹ từ tháng 1 đến tháng 2, thấp nhất vào 19/2 (tỷ lệ cành rệp: 15%, chỉ số rệp 2,1%) sau đó tăng dần; tỷ lệ cành bị rệp đạt đỉnh cao vào 26/9 (82,08%,) chỉ số rệp đạt đỉnh cao vào 28/7 (51,7%), sau đó giảm dần đến những tháng cuối năm.


- Thuốc Supracide 40EC và Dragon 585EC


có hiệu lực trừ rệp tương đương nhau và rất cao, tiếp đến là Conphai 10WP, thấp nhất là Regent 800WG. 
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Hình 5. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với ẩm độ không khí







Hình 4. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với lượng mưa







Hình 3. Tương quan tỷ lệ cây bị rệp với nhiệt độ







Hình 2. Diễn biến tỷ lệ (%) cành rệp và chỉ số hại







Hình 1. Tỷ lệ (%) cây bị rệp theo thời gian
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